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răng thường xuyên mới có thể phòng ngừa hiệu quả 
được bệnh nha chu cũng như sâu răng. 

Nhu cầu điều trị 
Nhu cầu điều trị bệnh sâu răng nổi bật lên hai loại 

chính: trám răng sâu một mặt và trám dự phòng cho 
các răng có hố rãnh dễ bị sâu. Thực tế ở đây cho thấy 
có trên 66,02% học sinh bị sâu răng. Trong điều trị và 
dự phòng bệnh sâu răng ở người trẻ hoặc trẻ em, dự 
phòng sâu răng mặt hố rãnh là ưu tiên hàng đầu. Dự 
phòng không để sâu răng xảy ra là mục tiêu cao nhất, 
giúp cho mỗi người có được sức khỏe răng miệng tốt 
lâu dài. Điều trị sớm các sang thương sâu răng cũng có 
ý nghĩa dự phòng, không để bệnh thành nặng hoặc 
gây biến chứng, sẽ tránh hậu quả mất răng gây xáo 
trộn cắn khớp hoặc ảnh hưởng đến vấn đề dinh dưỡng 
về sau. Để giải quyết vấn đề này, nên lựa chọn kỹ 
thuật trám răng thích hợp, đó là kỹ thuật trám răng 
không sang chấn với glass ionomer cement, để đáp 
ứng được tối đa nhu cầu của học sinh. 

- Nhu cầu điều trị bệnh nha chu: 92,43% học sinh 
có TN1 và hơn 61.40% có TN2, đáng chú ý là số trung 
bình sextants vó vôi răng, giải quyết nhu cầu điều trị 
chảy máu lợi chủ yếu là tăng cường giáo dục vệ sinh 
răng miệng và hướng dẫn kỹ năng chải răng cho học 
sinh. Trong khi đó để giải quyết nhu cầu làm sạch cao 
răng, phải có cán bộ chuyên môn và trang thiết bị tối 
thiểu, vì tự mình, học sinh sẽ không thể làm sạch vôi 
răng được. 

KẾT LUẬN 
Khảo sát tình trạng sức khỏe răng miệng học sinh 

trường tiểu học Ngọc Sơn cho thấy bệnh sâu răng hiện 
ở mức thấp, nhu cầu điều trị chủ yếu là trám dự phòng 
mặt hố rãnh và trám răng sâu một mặt; bệnh nha chu 

có mức độ khá cao, nổi bật là mảng bám và vôi răng; 
nhu cầu điều trị cần thiết là điều trị sớm, điều trị dự 
phòng, giáo dục nha khoa và kiểm soát mảng bám. 

Một số đề xuất 
- Tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho 

học sinh trường tiểu học Ngọc Sơn, Đặc biệt quan tâm 
đến khâu gi̧ o dục rèn luyện kỹ năng tự vệ sinh răng 
miệng cho học sinh để làm giảm bệnh viêm lợi, sâu 
răng. 

- Triển khai chương trình nha học đường tại trường 
tiểu học Ngọc Sơn để tăng cường phòng bệnh sâu 
răng, sử dụng Fluor tại chỗ như xúc miệng với nước có 
Fluor hoặc Vec-ni có Fluor. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Văn Nhất. Nghiên cứu tỷ lệ và kiến thức 

hiểu biết về bệnh sâu răng của học sinh hai trường tiểu 
học Trần Thành Ngọ và Ngọc Sơn quận Kiến An Hải 
Phòng năm 2009. Luận văn thạc sĩ Y học.2009. 

2. Trần Đức Thành, Hoàng Tử Hùng. Tình hình sức 
khỏe răng miệng của trẻ em tuổi 12 tại vùng có răng 
nhiễm Fluor. Tuyển tập công trình NCKH Răng Hàm Mặt, 
Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, 2003. Tr 181-184. 

3. Corter DF. Drinking water Dluoride levels, dental 
fluorosis and caries. 

4. Hè ller - KE. Dental fluorosis and dental caries at 
varying water Fluoride concentration, J - Public - Health - 
Dent, 57 (3): 136-43, summer 1997. 

5. Ngo Dong Khanh - Oral health status in Vietnam in 
1990. Thesis of master degree os Dental public health. 
Faculty of public health Mahidol University, 1995. 

6. WHO. Global data on dental caries level for 12 
years and 35-44 years, Geneva, 1997. 

7. WHO. Oral health survey. Basic methods - 4th 
edition, Geneva, 1997. 

 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP SCHULZ  

TRONG PHẪU THUẬT NẮN KÍN XƯƠNG GÒ MÁ VÀ CUNG TIẾP 
 

Trần Ngọc Quảng Phi  
Tóm tắt 
Phương pháp Schulz là phương pháp nắn kín 

xương gò má và cung tiếp được ưa chuộng tại Mỹ, tuy 
nhiên.phương pháp này chưa được áp dụng rộng rãi tại 
Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh gi  ̧
hiệu quả của phương pháp Schulz so với phương pháp 
Gillies. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp này 
đạt được kết quả tốt, đơn giản và nhanh hơn so với 
phương pháp Giliies.  

Từ khóa: Phương pháp Schulz, xương gò má. 
Summary 
Schulz’s method in closed reduction of zygomatic 

fractures is very common in the United State. 
Nevertheless, it is uncommon in Vietnam. In this study, 
we evaluate the effectiveness of this method compare 
to Gillies’ method. The study showed that this method 
is faster, simpler and has the good result. 

Keywords: Schulz’s method, zygomatic. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Gãy phức hợp gò má cung tiếp chiếm tỉ lệ rất cao 

và là một trong những loại chấn thương phức tạp vùng 
hàm mặt [2,3]. Các phương pháp điều trị gãy phức hợp 
gò má cung tiếp khá đa dạng, bao gồm các phương 
pháp nắn kín đường trong miệng, nắn kín đường ngoài 
mặt, nắn hở đường trong miệng, đường thái dương, 
đường đuôi mày…Trong các phương pháp nắn kín 
đường ngoài mặt, phương pháp Gillies (1927) là 
phương pháp kinh điển nhất [4,6] và hiện nay chủ yếu 
áp dụng trong nắn kín cung tiếp. Phương pháp Schulz 
sử dụng đường vào đuôi mày, thay vì đường vào thái 
dương như phương pháp Gillies. Với phương pháp 
Schulz, việc nắn kín có thể áp dụng không chỉ cung 
tiếp mà còn hiệu quả với xương gò má [7]. Nghiên cứu 
này thực hiện nhằm mục đích đánh giá và so sánh 
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phương pháp Schulz so với phương pháp Gillies trong 
phẫu thuật nắn kín xương gò má và cung tiếp.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: gồm 75 bệnh nhân gãy 

phức hợp gò má – cung tiếp tại Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Thủ Đức từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2010 có chỉ 
định nắn kín đường ngoài, được phân nhóm ngẫu 
nhiên thành 2 nhóm chứng và nhóm nghiên cứu: Nhóm 
chứng có 37 bệnh nhân, sử dụng phương pháp Gillies 
và nhóm nghiên cứu có 38 bệnh nhân, sử dụng 
phương pháp Schulz.  

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng đường đuôi 
mày ở nhóm nghiên cứu và đường thái dương ở nhóm 
chứng trong phẫu thuật nắn kín cung tiếp và xương gò 
má có chỉ định nắn kín đường ngoài.  

Các bệnh nhân nhóm nghiên cứu và nhóm chứng 
được so sánh về thời gian phẫu thuật, khả năng nắn 
chỉnh xương, hiệu qua nắn chỉnh xương, tai biến và 
biến chứng. Kết quả được đánh gi̧  sau phẫu thuật 
những ngày đầu (kết quả gần) và sau 3 tháng, 6 tháng 
(kết quả xa) xếp loại theo các mức độ tốt, trung bình và 
không đạt theo các tiêu chí sau:  

Tốt: 
Phục hồi hoàn toàn về giải phẫu  
Há miệng bình thường 
Không có tai biến, biến chứng  
Trung bình: 
Phục hồi không hoàn toàn về giải phẫu  
Há miệng bình thường 
Không đạt: 
Còn biến dạng lõm vùng cung tiếp hoặc gò má 
Không nắn chỉnh đạt yêu cầu, phải thay đổi phương 

pháp phẫu thuật 
Còn há miệng hạn chế 
KẾT QUẢ  
Bảng 1. Phương pháp điều trị và thời gian phẫu 

thuật 
Phương pháp 

điều trị 
Gãy cung 

tiếp 
Gãy gò 

má 
Số ca Thời gian 

(phút) 
Phương pháp 

Schulz 
Phương pháp 

Gillies 

11 
14 

27 
23 

38 
37 

2 
10 

Thời gian phẫu thuật trung bình cho phương pháp 
Schulz là 2 phút, nhanh hơn so với phương pháp Gillie 
strung bình là 10 phút  

Bảng 2. Kết quả điều trị 
Phương pháp Gillies 

(n==37) 
Phương pháp Schulz 

(n=38)  
Kết quả Gãy cung 

tiếp (n= 14) 
Gãy gò má 

(n=23) 
Gãy cung 
tiếp (n=11) 

Gãy gò m  ̧
(n=27) 

Tốt 
Trung bình 
Không đạt 

14 
0 
0 

19 
3 
1 

11 
0 
0 

25 
2 
0 

Tất cả những ca nắn kín gãy cung tiếp đơn thuần 
với hai phương pháp là như nhau, đều thành công 
100%. Sự khác biệt về kết quả tốt ở nhóm gãy gò m  ̧

sử dụng phương pháp Schulz và phương pháp Gillies 
không có ý nghĩa thống kê (p>0.05). 

BÀN LUẬN  
Nắn chỉnh cung tiếp hay xương gò má được Gilles đề 

nghị từ năm 1927 [4]. Đây là phương pháp phổ biến và 
kinh điển với tất cả các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt. Nắn 
chỉnh xương gò má và cung tiếp qua đừng chân mày do 
Schulz đề nghị từ năm 1959 chứng tỏ ưu điểm hơn 
phương pháp Gillies và được sử dụng phổ biến tại Hoa 
Kỳ [8], nhưng chưa được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.  

Kết quả phẫu thuật giữa hai nhóm là như nhau, 
nhưng mức độ sưng nề sau mổ với kỹ thuật Schulz là ít 
hơn, bệnh nhân ít đau hơn và hồi phục nhanh hơn. Về 
phương diện thẩm mỹ, bệnh nhân hoàn toàn hài lòng 
với đường rạch đuôi cung mày. Sự khác biệt chính là 
về thời gian phẫu thuật. Kết quả về thời gian trung bình 
với kỹ thuật Schulz là 2 phút, so với với kỹ thuật Gillies 
là 10 phút (bảng 1). 

Sự khác biệt về thời gian phẫu thuật này, theo 
chúng tôi là do trong kỹ thuật Gilles, sau khi rạch da 
phải bộc lộ cân nông cơ th i̧ dương và đường rạch da 
phải từ 1,5 – 2cm, mới có thể dễ dàng bộc lộ cân nông 
cơ th i̧ dương. Sau khi bộc lộ cân nông phải rạch cân 
nông mới luồn dụng cụ xuống mặt dưới cung tiếp hoặc 
mặt sau xương gò má hoặc cung tiếp được. Trường 
hợp không bộc lộ cân nông, sẽ có nguy cơ tổn thương 
nhánh thần kinh trán đi trên cân và nguy cơ chảy máu 
do sự hiện diện của tĩnh mạch thái dương giữa trong 
vùng này. Với phương pháp Schulz, sau khi rạch da, sử 
dụng kéo nhọn đâm xuyên qua da và cân bám ngay 
sát xương đi xuống mặt dưới cung tiếp hoặc mặt sau 
xương gò má rất dễ dàng, không có nguy cơ tổn 
thương thần kinh hay mạch máu.  

Nắn chỉnh xương theo đường đuôi cùng mày cũng 
dễ thực hiện hơn so với đường thái dương. Do đường 
vào gần với cung tiếp và xương gò má hơn, nên lực 
đòn bẩy tạo ra cũng lớn hơn. Đây là lý do giải thích cho 
việc nắn chỉnh với phương pháp Schulz dễ dàng hơn 
so với phương pháp Gillies.  

KẾT LUẬN 
Đường vào đuôi cung mày trong nắn kín đường 

ngoài (phương pháp Schulz) ưu điểm hơn so với đường 
Gillies về khả năng nắn chỉnh, tai biến cũng như thời 
gian phẫu thuật. Sử dụng đường rạch này là một lựa 
chọn cần xem xét trong phẫu thuật gãy phức hợp gò 
má cung tiếp. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Quốc Trung (1997), Hình thái lâm sàng và 

phương pháp điều trị gãy xương gò má – cung tiếp, Luận 
văn tốt nghiệp Thạc sĩ Y học, Đai học Y Hà Nội.  

2. Trương Mạnh Dũng (2002), Nghiên cứu lâm sàng 
và điều trị gãy xương gò má-cung tiếp, Luận án Tiến sĩ Y 
học, Đại học Y Hà Nội.  

3. Ellis E., Kittidumkerng W. (1996), “Analysis of 
Treatment for Isolated Zygoma ticomaxillary Complex 
Fractures”, J Oral Maxillofac Surg 54, pp. 386-400. 



Y học thực hành (764) - số 5/2011  
  
  
 

71 

4. Gillies H.D., Kilner T.P., Stone D. (1927), “Fractures 
of the malar-zygomatic compound, with a description of a 
new X-ray position”. Br J Surg 14, pp. 651 - 655. 

5. Longmore R.B., McRae D.A. (1981), “Middle 
temporal veins: a potential hazard in the Gillies' 
operation”. Br J Oral Surg 19, pp.287 - 292. 

6. Ogden G.R. (1991), “The Gillies method for 
fractured zygomas”. J Oral Maxillofac Surg 49, pp 23 - 25. 

7. Pozatek Z.W., Kaban L.B., Guralnick W.C. (1973), 
“Fractures of the zygomatic complex: an evaluation of 
surgical management with special emphasis on the 
eyebrow approach”. J Oral Surg 31, pp.141 -145. 

8. Schultz R.C. (1988), Facial Injury, Chicago, Year 
Book, Second Edition, pp. 455 – 478.  

 
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN PHÁT ÂM CỦA LIỆT DÂY THANH 

 
Phạm Tuấn Cảnh - Đại học Y Hà Nội 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá rối loạn phát âm của liệt dây 

thanh. Đối tượng: gồm 36 BN được chẩn đoán liệt dây 
thanh tại BV Tai mũi họng trung ương từ 5-2009 đến 8-
2010. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả cắt 
ngang có đối chứng. Kết quả: Liệt dây thanh làm giảm 
cường độ ph ţ âm, rối loạn quá trình tạo thanh: Jitter 
và Schimmer cục bộ đều tăng, trong khi đó, độ hài 
thanh giảm. Tỉ lệ BN bị khàn nặng chiếm nhiều nhất 
17/36 (47,2%), khàn nhẹ ít nhất với 7/36 (19,5%). Liệt 
DT ảnh hưởng rõ rệt đến việc phát âm thanh điệu. Chỉ 
có 1 BN (2,8%) ph ţ âm đúng 6 thanh, có 12/36 BN 
(33,3%) phát âm đúng 3 thanh. BN liệt DT gặp khó 
khăn khi phát âm các thanh điệu có kiểu tạo thanh 
phức tạp, thanh Hỏi, Ngã, Nặng, dễ hơn khi phát âm 
thanh Ngang, Huyền, Sắc.  

Từ khóa: liệt dây thanh, khàn tiếng 
SUMMARY 
Aim: To evaluate voice disorder of vocal cord 

paralysis. Objectives: 36 patients (pts) with diagnosed 
of vocal cord paralysis at National ENT Hospital from 
2009 May to 2011 August. Methodology: prospective, 
cross sectional study and randomised controlled trials. 
Result: Vocal cords paralysis causes the decrease of 
sound’s intensity and voice disorder. Jitter local and 
Schimmer local are in increasing but HNR is in 
decreasing. The most of patients are strong horaseness: 
17/36 (47.2%) and light hoarseness: 7/36 (19.5%). 
Vocal cords paralysis affected to the pronouciation of 
tones. Only one patient can pronounce correctly 6 
tones, 12 patients can pronounce 3 tones correctly. 
Those patients have a difficulty in pronouncing tone with 
complicated phonation such as: Curve tone, Broken 
tone and Drop tone. It is easy to pronounce tones with 
modal phonation such as: Level tone, Falling tone, 
Raising tone.  

Key words: vocal cord paralysis, horaseness 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Liệt dây thanh (DT) do nhiều nguyên nhân gây ra. 

Triệu chứng hay gặp của liệt DT là khàn tiếng, giọng 
nói thay đổi, mất âm sắc, hai giọng hoặc mất tiếng. 
Liệt DT dẫn đến các rối loạn phát âm như về tần số, 
biên độ, cường độ, các chỉ số Jitter, Shimmer, sự hài 
thanh…Dựa vào các chỉ số này cho phép ta đánh gi  ̧
chất lượng giọng nói của BN liệt DT, tính ổn định của 

cơ quan tạo thanh [1], [2]. Chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài “Đặc điểm rối loạn phát âm của liệt dây 
thanh”, với mục tiêu: Đánh gi̧  rối loạn phát âm của liệt 
dây thanh. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Đối tượng nghiên cứu: gồm 36 bệnh nhân (BN) 

được chẩn đoán là liệt DT tại bệnh viện TMH trung 
ương, từ tháng 05 năm 2009 đến tháng 08 năm 2010  

Nhóm chứng: gồm 15 nam và 15 nữ khỏe mạnh, 
nói phương ngữ Bắc Bộ, tại thời điểm ghi âm không có 
bệnh lý ở TQ,  

2. Phương pháp nghiên cứu 
- Nghiên cứu tiến cứu, theo phương pháp mô tả cắt 

ngang có đối chứng. 
- Tiến hành ghi âm BN bằng microphone chuyên 

dụng nối với máy tính được cài đặt phần mềm ghi âm 
S.A. Sử dụng phần mềm PRAAT để phân tích âm  

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  
1. Sự rối loạn về cường độ  
Bảng 1. Cường độ trung bình 

Nam Nữ 
Giới Nhóm 

bệnh 
Nhóm 
chứng 

Nhóm 
bệnh 

Nhóm 
chứng 

65,43 73,62 68,01 73,50 Cường độ 
(dB) P < 0,05 P > 0,05 

Cường độ trung bình ở BN nam và nữ đều thấp hơn 
nhóm chứng. Chứng tỏ rằng cường độ thấp là một đặc 
điểm của giọng nói BN liệt DT. Nguyên nhân là do: DT 
bị liệt làm khe thanh môn hở khi phát âm, một phần hơi 
sẽ thoát ra làm cho áp lực hạ thanh môn giảm. Mặt 
khác, do liệt nên độ căng của dây thanh giảm làm biên 
độ rung của DT cũng giảm dẫn đến cường độ giảm.  

2. Rối loạn chất thanh 
Bảng 2. Rối loạn chất thanh 

Nam Nữ 
Giới Nhóm 

bệnh 
Nhóm 
chứng 

Nhóm 
bệnh 

Nhóm 
chứng 

1,943 0,284 0,980 0,322 Jitter cục bộ (%) 
P < 0,05 P < 0,05 

8,610 2,112 6,600 2,408 Shimmer c«c bé 
(%) P < 0,05 P < 0,05 

13,075 22,948 14,775 21,184 Độ hài thanh 
HNR (dB) P < 0,05 P < 0,05 


